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MỞ ĐẦU

Loãng xương được định nghĩa là một rối loạn chuyển 

hoá với đặc điểm chất khoáng trong xương bị suy 

giảm, cấu trúc xương bị suy yếu, dẫn đến hệ quả 

làm tăng nguy cơ gãy xương (NIH, 2001). Quá trình dẫn 

đến loãng xương có liên hệ mật thiết với sự suy giảm 

estrogen ở nữ giới. Sau thời kỳ mãn kinh, nguy cơ loãng 

xương tăng rất nhanh do hiện tượng mất xương. 

Ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh, 

loãng xương là một vấn đề y tế công cộng và thực tế lâm 

sàng rất đáng quan tâm, vì qui mô và hệ quả nghiêm 

trọng của bệnh. Các nghiên cứu ở nước ngoài, phần lớn 

ở người da trắng, cho thấy ở phụ nữ sau mãn kinh, tỉ lệ 

loãng xương dao động trong khoảng 25% đến 30%. Ở 

Việt Nam, vẫn còn thiếu những nghiên cứu có hệ thống 

về loãng xương. Nghiên cứu sơ bộ của chúng tôi và đồng 

nghiệp (Ho-Pham LT và cs., 2009; Thủy VT và cs., 2003; 

Nguyên HT và cs., 2009; Ho-Pham LT và cs., 2011) cho 

thấy ở phụ nữ sau mãn kinh, cứ 100 người thì có khoảng 

25 đến 30 người loãng xương. 

Hệ quả của loãng xương là gãy xương. Những xương 

thường bị gãy là xương cột sống thắt lưng, cổ xương 

đùi, và xương cẳng tay. Nghiên cứu ở người da trắng 

tìm thấy tỉ lệ gãy xương cột sống thắt lưng (vertebral 

fracture) dao động trong khoảng 20-30% (Cauly JA 

và cs., 2008; Claric P và cs., 2010). Nhưng hơn 70% 

những trường hợp này không có triệu chứng (Fink HA và 

cs., 2005; Papaioannou A và cs. 2002), và do đó, bệnh 

loãng xương được xem như là một “bệnh âm thầm”. 

Gãy xương, nhất là gãy cổ xương đùi, là một biến cố 

nghiêm trọng vì chẳng những làm giảm khả năng đi lại, 

mất chức năng vận động, giảm chất lượng cuộc sống, 

mà còn làm gia tăng nguy cơ tử vong. Nhiều nghiên 
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cứu ở nước ngoài cho thấy nguy cơ gãy cổ xương đùi ở 

phụ nữ sau mãn kinh tương đương hoặc cao hơn nguy 

cơ ung thư vú. Quan trọng hơn nữa, nguy cơ tử vong do 

gãy cổ xương đùi cũng tương đương với nguy cơ tử vong 

do ung thư vú. Một khi xương bị gãy, nguy cơ gãy xương 

lần thứ hai sẽ tăng gấp 2 lần. Do đó, nhu cầu đặt ra là 

cần thiết phòng ngừa loãng xương và gãy xương ở phụ 

nữ sau mãn kinh. 

Để phòng ngừa loãng xương, cần phải nhận ra những 

cá nhân có nguy cơ cao để can thiệp kịp thời. Nhưng 

để nhận ra những cá nhân có nguy cơ cao, cần phải 

có thông tin về yếu tố nguy cơ, tiêu chuẩn chẩn đoán, 

và quy mô của vấn đề. Tuy nhiên, ở nước ta, vẫn còn 

thiếu những nghiên cứu có hệ thống về loãng xương, 

nên chúng ta vẫn còn thiếu nhiều thông tin quan trọng. 

Hiện nay, việc chẩn đoán loãng xương chủ yếu dựa vào 

đo mật độ xương bằng phương pháp DXA và sử dụng 

giá trị tham chiếu của nước ngoài được cài đặt sẵn trong 

máy. Sự lệ thuộc này có thể dẫn đến chẩn đoán (và điều 

trị) loãng xương cao hơn thực tế ở người Việt. Hiện nay, 

trong nhiều vấn đề liên quan đến loãng xương ở nước ta, 

chúng tôi nhận thấy có 4 vấn đề chính: 

   Thứ nhất, thiếu giá trị tham chiếu của mật độ xương 

cho chẩn đoán loãng xương ở người Việt; 

   Thứ hai, thiếu giá trị tham chiếu về chiều cao đốt 

sống để chẩn đoán và đánh giá gãy xương cột sống 

thắt lưng; 

   Thứ ba, mối liên hệ giữa các yếu tố nguy cơ như 

vitamin D và loãng xương vẫn chưa rõ ràng vì thiếu 

nghiên cứu; 

   Thứ tư, làm thế nào để nhận ra các cá nhân có nguy 

cơ loãng xương cao trong điều kiện thiếu thốn thiết 

bị đo lường mật độ xương. 

Do đó, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu qui mô 

trong cộng đồng nhằm tìm câu trả lời cho những câu hỏi 

trên. Mục tiêu nghiên cứu là: 

   Xây dựng giá trị tham chiếu về mật độ xương cho 

người Việt Nam. 

   Xây dựng giá trị tham chiếu về chiều cao đốt sống 

cho người Việt Nam, và qua đó phục vụ cho chẩn 

đoán gãy xương cột sống thắt lưng.

   Đánh giá tình trạng thiếu vitamin D trong cộng đồng 

và mối liên hệ giữa vitamin D với loãng xương.

   Phát triển mô hình tiên lượng loãng xương cho các 

bác sĩ vùng xa (thiếu thiết bị đo xương). 

PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ

Xây dựng giá trị tham chiếu về mật độ xương, 

đánh giá tần số loãng xương trong cộng đồng 

Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu cắt ngang với 

1.227 cá nhân (gồm 357 nam và 870 nữ), từ 18 đến 89 

tuổi, được chọn ngẫu nhiên từ các quận thuộc TPHCM. 

Một bộ câu hỏi được thiết kế để thu thập những dữ liệu 

liên quan đến nhân trắc, lối sống, dinh dưỡng, tiền sử 

bệnh và tiền sử dùng thuốc. Mật độ xương (BMD) ở cổ 

xương đùi, xương cột sống thắt lưng và toàn thân được 

đo bằng máy DXA Hologic QDR 4500 trên tất cả 1.227 

cá nhân. Mô hình hồi qui đa thức và phương pháp phân 

tích tái chọn mẫu (resampling method hay còn gọi là 

bootstraps) được áp dụng để xác định giá trị tham chiếu 

bao gồm mật độ xương đỉnh pBMD và độ lệch chuẩn SD. 

Kết quả cho thấy mật độ xương đỉnh (pBMD) ở nam cao 

hơn nữ, nhưng độ tuổi đạt pBMD ở nữ sớm hơn nam. 

pBMD ở cổ xương đùi ở nữ là 0,85 g/cm2 (SD 0,13) và 

nam 0,80 g/cm2 (SD 0,11). Dựa vào pBMD và chỉ số 

TVN ở cổ xương đùi, tỉ lệ loãng xương ở nam và nữ trên 

50 tuổi lần lượt là 28,6% và 10,4%. Tuy nhiên, dựa vào 

TDXA của máy Hologic, tỉ lệ loãng xương ở nữ và nam 

lần lượt là 43,7% và 29,6% (Ho-Pham LT và cs., 2011).
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Xây dựng giá trị tham chiếu về chiều cao đốt 

sống và xác định tần suất gãy xương đốt sống  

bằng phương pháp định lượng ở nam và nữ

Cũng từ nghiên cứu nêu trên, chúng tôi chụp X-quang 

cột sống ngực và thắt lưng thẳng nghiêng ở tư thế 

chuẩn trên tất cả 1.227 cá nhân. Chúng tôi đo chiều cao 

trước (Ha), chiều cao giữa (Hm) và chiều cao sau (Hp) của 

mỗi đốt sống, từ T3 đến T12 và L1 đến L5 bằng phần 

mềm ImageJ. Giá trị tham chiếu cho tất cả các thông số 

trên được phát triển bằng cách ứng dụng phương pháp 

thống kê số trung bình winsorized và độ lệch chuẩn. 

Gãy xương được xác định dựa vào tiêu chuẩn >3SD và 

>4SD. Chúng tôi phân gãy xương thành 3 nhóm: gãy 

bờ, gãy đĩa và gãy lún. Sau đó, chúng tôi ước tính tỉ lệ 

gãy xương cho từng nhóm ở các đối tượng trên 50 tuổi.

 

Kết quả ghi nhận ở mỗi đốt sống, chiều cao thân 

đốt sống Ha, Hm, Hp  ở nam đều cao hơn nữ khoảng 

1 đến 2mm. Ở cả hai giới, chiều cao trước Ha và giữa 

Hm tăng dần từ T4 tới L3, và giảm dần ở L4-L5. Các 

chiều cao thân đốt sống ngực T4-T9 có khuynh hướng 

ổn định theo thời gian, trong khi các đốt sống T10-L5, 

có khuynh hướng giảm dần các chiều cao theo thời 

gian. Tính chung, tỉ lệ gãy xương đốt sống ở nam là 

23% (n=30) và nữ là 26% (n=105) (Ho-Pham LT và cs., 

2012). Tuy nhiên, tỉ lệ gãy xương có xu hướng tăng theo 

độ tuổi. Ở độ tuổi 70+, có 41% nam và 42% nữ bị gãy 

xương đốt sống. Ở nam, phần lớn gãy xương là gãy lún 

(17/30), kế đến là gãy đĩa (12/30) và gãy bờ (11/30). Ở 

nữ, gãy lún chiếm đa số (60/105) gần tương đương với 

gãy bờ (58/105) và cao hơn gãy đĩa (44/105). Những kết 

quả trên đây cũng nhất quán với một nghiên cứu trước 

đây của chúng tôi. Trong một nghiên cứu trước ở người 

ăn chay và không ăn chay, dựa vào phương pháp bán 

định lượng, chúng tôi ước tính tỉ lệ gãy xương cột sống 

thắt lưng là 23% (Ho-Pham LT và cs., 2009).

Đánh giá tình trạng thiếu vitamin D trong 

cộng đồng

Mặc dù trên lý thuyết, một chế độ ăn uống cân bằng 

kèm theo việc tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt 

trời sẽ được cung cấp đầy đủ vitamin D, nhưng một loạt 

nghiên cứu ở các nước trong vùng Đông Nam Á cho 

thấy tần suất thiếu vitamin D trong cộng đồng chiếm 

một tỉ lệ khá cao. Ở Thái Lan, tỉ lệ phụ nữ thiếu vitamin 

D là 30%, tương đương với tần số ở Malaysia (28%). 

Ngay cả những vùng gần đường xích đạo như Saudi 

Arabia, United Arab Emirates, Úc, Turkey, India, và 

Lebanon, có đến 30% tới 50% ở trẻ em và người lớn 

có 25(OH)D3 <20 ng/mL. Nghiên cứu của chúng tôi tại 

TPHCM cho thấy có tới 46% nữ và 20% nam >18 tuổi 

có nồng độ 25(OH)D3 <30 ng/mL (13). Tỉ lệ này có vẻ 

thấp hơn so với kết quả nghiên cứu ở Hà Nội, mà theo 

đó tỉ lệ thiếu vitamin D là 77% ở nữ giới và 58% ở nam 

giới (Nguyen HT và cs., 2012). Những kết quả này cho 

thấy tình trạng thiếu vitamin D phổ biến trên toàn thế 

giới, ngay cả những vùng nắng nóng quanh năm như 

nước ta.

Thiếu vitamin D gây ra thay đổi huyết động học của 

calcium và phosphate, cường phó giáp thứ phát, mất 

xương, loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương. Tuy 

nhiên ảnh hưởng của vitamin D đến nguy cơ gãy xương 

vẫn còn trong vòng tranh cãi. Nghiên cứu của chúng tôi 

trên 210 phụ nữ sau mãn kinh theo dõi trong 2 năm ghi 

nhận tỉ lệ gãy xương đốt sống mới không khác biệt giữa 

2 nhóm thiếu và không thiếu vitamin D (Ho-Pham LT và 

cs., 2012). Nhưng một nghiên cứu khác của chúng tôi 

trên 205 nam tuổi từ 18 đến 85 tại TPHCM tìm thấy có 

mối liên hệ giữa nồng độ 25(OH)D3 và mật độ xương tại 

vị trí cột sống, trong đó vitamin D giải thích 7% những 

khác biệt của mật độ xương. Đồng thời nam bị thiếu 

vitamin D có tần suất loãng xương cao hơn so với nhóm 

không thiếu vitamin D (odds ratio: 2,54; 95% CI: 1,22-

5,28). 

Phát triển mô hình tiên lượng loãng xương

Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập các dữ liệu về nhân 

trắc và tiền sử lâm sàng của từng cá nhân. Mối tương 

quan giữa mật độ xương và các yếu tố này được đánh 

giá bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, có điều 

chỉnh cho ảnh hưởng của tuổi và trọng lượng cơ thể. 
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Qua đó, chúng tôi phát triển mô hình tiên lượng nguy 

cơ loãng xương cho nữ sau mãn kinh. 

Chúng tôi tìm thấy mật độ xương có liên quan trực tiếp 

với độ tuổi và trọng lượng; do đó, một mô hình tiên 

lượng nguy cơ loãng xương được phát triển dựa vào 

hai chỉ số nhân trắc này (Bảng 1). Dựa vào các thông 

số được ước tính từ mô hình tối ưu trên, phương trình 

tiên lượng xác suất loãng xương có thể viết như sau: 

p = ex/(1+ex); trong đó x = 1,5114 + 0,0672*tuổi – 

0,1472*cân nặng (nam), và x = -0,8325 + 0,0966*tuổi 

– 0,1209*cân nặng (nữ). Mô hình có trị số phân biệt 

AUC >0,80. Theo mô hình này, phần lớn các phụ nữ 

tuổi từ 70 trở lên có nguy cơ loãng xương rất cao, nhất là 

đối với những phụ nữ với trọng lượng dưới 50kg. Trọng 

lượng có ảnh hưởng đến nguy cơ loãng xương cao hơn 

độ tuổi. Chẳng hạn như những phụ nữ ở độ tuổi 60-65, 

nguy cơ loãng xương cao hơn 40% nếu trọng lượng dưới 

40kg. Một biểu đồ tiên lượng cũng được phát triển để 

có thể sử dụng trong phòng mạch bác sĩ.

Trọng 

lượng

Độ tuổi

50 55 60 65 70 75 80 85

30kg 0,59 0,70 0,79 0,86 0,91 0,94 0,96 0,98

35kg 0,44 0,56 0,68 0,77 0,85 0,90 0,93 0,96

40kg 0,30 0,41 0,53 0,65 0,75 0,83 0,89 0,93

45kg 0,19 0,28 0,38 0,50 0,62 0,73 0,81 0,87

50kg 0,11 0,17 0,25 0,35 0,47 0,59 0,70 0,79

55kg 0,07 0,10 0,16 0,23 0,33 0,44 0,56 0,67

60kg 0,04 0,06 0,09 0,14 0,21 0,30 0,41 0,53

65kg 0,02 0,03 0,05 0,08 0,13 0,19 0,28 0,38

70kg 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,11 0,17 0,25

75kg 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,10 0,16

80kg 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09

Bảng 1.  Xác suất loãng xương cho từng độ tuổi và trọng lượng – nữ
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Đánh giá hiện trạng điều trị loãng xương ở 

bệnh nhân gãy cổ xương đùi

Công trình nghiên cứu được thiết kế theo mô hình nghiên 

cứu hồi cứu và được tiến hành tại Bệnh viện Chấn thương 

Chỉnh hình TPHCM. Chúng tôi hồi cứu tất cả hồ sơ bệnh 

án của bệnh nhân nhập viện vì gãy cổ xương đùi không 

do chấn thương nặng. Thời gian hồi cứu từ tháng 01/2008 

đến tháng 12/2010. Dữ liệu được thu thập theo một bảng 

câu hỏi thiết kế cho nghiên cứu. Thông tin thu thập bao 

gồm các thuốc sử dụng cho điều trị loãng xương trong 

thời gian nằm viện bao gồm bisphosphonate, calcitonin, 

calcium và vitamin D. Ngoài ra, các chỉ số nhân trắc (giới, 

độ tuổi); chỉ số liên quan đến thành phần kinh tế xã hội 

(trình độ học vấn, nghề nghiệp); chỉ số lâm sàng (mạch, 

huyết áp, tiền sử các  bệnh mắc phải, tiền sử gãy xương), 

điều trị phẫu thuật và thời gian nằm viện cũng được thu 

thập và phân tích. 

Trong thời gian tháng 01/2008 đến 12/2010, chúng tôi 

ghi nhận 1.256 bệnh nhân gãy cổ xương đùi. Trong số 

này 68% (n=849) là nữ. Độ tuổi trung bình của bệnh 

nhân là 74 ở nam và 77 (40-104) ở nữ. Thời gian nằm 

viện trung bình là 3 ngày (0-62). Khoảng 3% bệnh nhân 

có tiền sử gãy xương, trong đó gãy cổ xương đùi là 2%. 

Trong 1.256 bệnh nhân, không một ai được điều trị 

bằng các thuốc ức chế hủy xương (antiresorptive drugs) 

như bisphosphonates. Tuy nhiên, có 1% (n=14) bệnh 

nhân được điều trị bằng calcitonin 100 IU/ngày.  Ngoài 

calcitonin, có 12% bệnh nhân được điều trị bằng vitamin 

D 400-800 IU/ngày và 41% điều trị bằng calcium 500-

1.000 mg/ngaøy. Tính chung (cho calcitonin, vitamin D 

và calcium), có 5% được điều trị 2 trong 3 thuốc. Kết 

quả phân tích cũng cho thấy có 52% bệnh nhân được 

điều trị phẫu thuật, trong đó thay khớp toàn phần là 2%. 

KẾT LUẬN

Những nghiên cứu trình bày ở trên cho thấy:

1. Có khoảng 30% nữ và 10% nam trên 50 tuổi bị 

loãng xương. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện chỉ số 

T do máy DXA Hologic QDR4500 cung cấp có thể 

chẩn đoán nhiều ca loãng xương hơn so với thực tế. 

Do đó, chúng tôi đề nghị sử dụng số liệu của công 

trình nghiên cứu này làm giá trị tham chiếu cho chẩn 

đoán loãng xương ở người Việt. 

2. Ở người trên 50 tuổi, tỉ lệ gãy xương đốt sống (không 

triệu chứng) ở nam (23%) và nữ (26%) tương đương 

với các quần thể người da trắng. Kết quả nghiên cứu 

này cũng lần đầu tiên cung cấp những thông tin cơ 

bản về hình thể  các xương đốt sống của người Việt. 

Chúng tôi đề nghị sử dụng các dữ liệu này làm trị 

số tham chiếu cho chẩn đoán gãy xương đốt sống ở 

người Việt Nam.

3. Có thể phát triển mô hình để tiên lượng để tiên đoán 

nguy cơ loãng xương cho phụ nữ Việt Nam trên 50 

tuổi trong điều kiện không có máy DXA. Mô hình 

này sẽ góp phần vào việc tuyển chọn đối tượng để 

điều trị loãng xương và loại bỏ những trường hợp 

không cần phải đo mật độ xương bằng máy DXA. 

Tuy nhiên, tiên lượng gãy xương đốt sống vẫn chỉ 

dựa vào X quang.

4. Không có  bệnh nhân gãy xương đùi nào được điều trị 

bằng các thuốc chống hủy xương vốn được khuyến 

cáo trong các phác đồ điều trị trên thế giới. Kết quả 

nghiên cứu cũng đặt nhu cầu cho một phác đồ điều 
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trị ở Việt Nam để từng bước chuẩn hóa trong việc 

điều trị và quản lý bệnh nhân gãy cổ xương đùi. 

5. Tình trạng thiếu vitamin D ở cư dân TPHCM rất 

phổ biến, và nữ giới có nguy cơ thiếu vitamin D cao 

hơn nam giới. Tình trạng thiếu vitamin D trong cộng 

đồng đặt ra nhu cầu đánh giá vitamin D cho các đối 

tượng có nguy cơ cao. 

Công trình nghiên cứu chỉ ra rằng việc chẩn đoán loãng 

xương ở Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay chưa 

chính xác. Do đó, đóng góp của công trình nghiên cứu là 

đã xây dựng được giá trị tham chiếu và tiêu chuẩn chẩn 

đoán loãng xương cho người Việt. Với giá trị tham chiếu 

này, việc chẩn đoán loãng xương ở người Việt sẽ chính 

xác hơn và qua đó chúng ta có thể biết được qui mô loãng 

xương ở nước ta. Đồng thời ở những nơi không có máy 

DXA, chúng tôi đã cung cấp một mô hình tiên lượng để 

các bác sĩ có thể sử dụng ước tính nguy cơ loãng xương 

cho một cá nhân. Với mô hình sàng lọc này, chúng tôi 

hy vọng sẽ tiết kiệm cho người dân chi phí liên quan đến 

đo mật độ xương và điều trị loãng xương. Với những kết 

quả này, công trình nghiên cứu cung cấp những thông 

tin khoa học cho việc hoạch định các chiến lược phòng 

chống bệnh loãng xương ở quy mô cộng đồng.

Số liệu về loãng xương ở người Việt Nam còn rất khiêm 

tốn, phần lớn những thông tin khoa học về loãng xương 

chúng ta sử dụng hiệân nay đều được đúc kết từ các 

nghiên cứu nước ngoài. Ngay cả nghiên cứu về hiệu quả 

điều trị cũng dựa vào quần thể người da trắng. Giá trị 

tham chiếu cho chẩn đoán loãng xương cũng dựa vào 

cơ sở dữ liệu của sắc dân khác Việt Nam. Chúng ta cần 

nhiều nghiên cứu ở người Việt Nam để có những thông 

tin cần thiết cho việc chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa 

gãy xương. Chúng ta cũng cần những nghiên cứu phân 

tích lợi ích lâm sàng và kinh tế trong việc điều trị gãy 

xương ở người cao tuổi, và qua đó góp phần giảm gánh 

nặng loãng xương ở nước ta.
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